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Nguy cơ nhiễm thủy đậu 
trong thai kỳ và ở trẻ sơ sinh

 Thông thường, nếu mẹ bị thủy đậu trong thai kỳ và 

không gần ngày dự sinh, nguy cơ con bị nhiễm thủy 

đậu rất thấp. Đa số các trường hợp nhiễm bệnh thủy 

đậu từ mẹ trong thai kỳ là lành tính.

 Tuy nhiên, nếu mẹ bị nhiễm thủy đậu trước 20 tuần 

tuổi thai thì nguy cơ thai nhi bị dị tật bẩm sinh lại cao 

hơn, được ước lượng khoảng 2% [2,3]. Các dị dạng 

bẩm sinh do nhiễm thủy đậu chỉ xảy ra trong trường 

hợp mẹ bị nhiễm thủy đậu nặng lan tỏa hay có các 

hoạt động kích hoạt virus nặng qua tử cung. 

 Các dị tật bẩm sinh thường gặp:  

 Tổn thương sẹo da.
 Giảm sản chi hay liệt nhẹ chi.
 Tật đầu nhỏ (thứ phát do bất sản vỏ não).
 Tổn thương mắt (Viêm màng đệm-võng mạc, tật 

mắt nhỏ, bất sản mắt hoặc đục thủy tinh thể).

 Trẻ có nguy cơ nhiễm thủy đậu cao khi mẹ bị thủy 

đậu trong giai đoạn 5 ngày trước sinh đến 2 ngày 

sau sinh vì đó là giai đoạn lây truyền mạnh của bệnh 

thủy đậu (thủy đậu sơ sinh). 

Chẩn đoán thủy đậu cho
thai phuïï

 Thông thường, cũng như trong các trường hợp khác, 

chẩn đoán thủy đậu cho thai phụ chủ yếu là chẩn 

đoán lâm sàng. Tuy nhiên, trong một số trường 

hợp khó, có thể dùng các phản ứng huyết thanh để 

khẳng định chẩn đoán. Thông thường bệnh nhân sẽ 

có kháng thể IgM dương tính. 

 Thủy đậu thường gây các tổn thương da điển hình. 

Tổn thương thường là các bóng nước nhiều lứa tuổi, 

đầu tiên xuất hiện ở mặt và thân mình, sau lan nhanh 

chóng ra ngoại biên khắp toàn thân. Các bóng nước 

ban đầu dịch trong, sau dịch đục đi, khô và đóng 

vẩy. Các bóng nước thường xuất hiện từng cụm và 

ngứa rất nhiều. Các trường hợp không giữ vệ sinh 

sạch, các bóng nước có thể bội nhiễm hóa mủ. Các 

triệu chứng đi kèm thường gặp như sốt, mệt mỏi. 

 Các biến chứng có thể gặp như viêm phổi do 

Varicella zoster virus, bội nhiễm da do vi trùng... Khi 

bệnh nhân có các triệu chứng như nhức đầu, ói, sợ 

ánh sáng, cần nghĩ đến biến chứng viêm não do 

Varicella zoster virus. 
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Chẩn đoán các trường hợp 
thủy đậu bẩm sinh trước sinh

Trẻ sinh ra từ một người mẹ bị thủy đậu, cho dù được dự 

phòng với acyclovir, 20-30% vẫn bị thủy đậu. Trẻ bị thủy 

đậu sơ sinh có thể bị nhiễm trùng da, viêm phổi, thậm 

chí diễn tiến đến nhiễm trùng lan tỏa các tạng [1].

Cách tốt nhất để chẩn đoán các dị dạng bẩm sinh là siêu 

âm trước sinh. Siêu âm có thể phát hiện các bất thường 

như: chậm phát triển trong tử cung, tật đầu nhỏ, dãn não 

thất, dị dạng chi, khối bất thường trong gan [1]. 

Điều trị

Xử trí các trường hợp thủy đậu ở thai phụ [1]

 Varicella Zoster Immunoglobulin (VZIG) 6mL tiêm bắp 

cho phụ nữ có thai trong vòng 72 giờ sau phơi nhiễm 

với bệnh thủy đậu nếu người đó chưa từng bị thủy 

đậu, hoặc có huyết thanh chẩn đoán thủy đậu âm 

tính, hoặc không có sẵn xét nghiệm huyết thanh. 

 Tiếp tục theo dõi lâm sàng và siêu âm sản khoa vì 

VZIG chỉ làm giảm nguy cơ sẽ nhiễm thủy đậu ở 

những phụ nữ này nhưng không chắc chắn có thể 

loại trừ hoàn toàn nguy cơ nhiễm bệnh của thai nhi. 

 Thử nghiệm PCR dịch ối âm tính với bệnh thủy đậu 

có ý nghĩa tiên lượng khả năng nhiễm bệnh ít hơn 

nhưng kết quả này lại rất ít liên quan đến tiên lượng 

các dị tật thai nhi nếu đã mắc bệnh.

Trong thực hành

Vấn đề chấm dứt thai kỳ khi thai phụ nhiễm thủy đậu 

trong 20 tuần đầu thai kỳ được đặt ra nhưng cần phải 

cân nhắc kỹ lưỡng. 

Xử trí các trường hợp thủy đậu ở trẻ sơ sinh

Nếu sản phụ nhiễm thủy đậu trong vòng 7 ngày trước 

chuyển dạ đến 28 ngày sau chuyển dạ thì trẻ sinh ra có 

nguy cơ bị thủy đậu sơ sinh. Dạng thủy đậu này có nguy 

cơ tiến triển nặng. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 30% nếu 

trẻ không được điều trị kịp thời với VZIG. 

Xử trí

 Cho trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm thủy đậu trong trường 

hợp này VZIG 2mL tiêm bắp càng sớm càng tốt ngay 

sau sinh hay ngay khi khởi phát bệnh. VZIG phải 

được sử dụng trong vòng 72 giờ sau sinh. 

 Trẻ sơ sinh và người mẹ nhiễm thủy đậu phải được 

cách ly với những người khác ngay. Tuy nhiên, nếu cả 

mẹ và trẻ sơ sinh đều đã nhiễm thủy đậu thì không 

cần cách ly hai người này với nhau. Trong trường hợp 

này, cho trẻ tiếp tục bú sữa mẹ trừ khi tổn thương 

của mẹ nằm ngay ở núm vú. 

 Trẻ được nằm phòng cách ly nếu tổn thương tiến triển 

nhiều để tránh bội nhiễm.

 Thêm acyclovir truyền tĩnh mạch 20mg/kg mỗi 8 giờ 

trong trường hợp:

 Trẻ chưa được sử dụng VZIG trong vòng 24 giờ

 Có tổn thương hệ miễn dịch

 Sinh non sớm hơn 27 tuần tuổi thai.

Xử trí các trường hợp thủy đậu ở trẻ lớn hơn 

28 ngày tuổi

Ở trẻ lớn hơn 28 ngày tuổi, thủy đậu vẫn là một bệnh 

thường gặp. Nguy cơ nhiễm bệnh ngoài việc tiếp xúc 

mầm bệnh còn phụ thuộc vào mẹ trẻ có kháng thể bảo 

vệ chống lại thủy đậu không và lượng kháng thể mẹ 

truyền cho trẻ qua nhau thai.
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Xử trí

 Cho VZIG 2mL (tiêm mạch) ngay lập tức trong trường 

hợp:

 Mẹ có huyết thanh chẩn đoán dương tính với bệnh 

thủy đậu

 Tình trạng huyết thanh chẩn đoán với bệnh thủy 

đậu không rõ nhưng mẹ chưa từng bị thủy đậu

 Trẻ sinh non nhỏ hơn 28 tuần tuổi thai hoặc cân 

nặng của trẻ lúc sinh < 1000 gram

 Chăm sóc kỹ. Không cần cho trẻ nằm phòng cách ly.

 Điều trị thêm acyclovir nếu diễn tiến bệnh của trẻ 

không tốt.

Phòng ngừa thủy đậu –    
Vaccin ngừa thủy đậu

Cách ly: Để phòng ngừa bệnh thủy đậu ở trẻ sơ sinh, 

cần phải cách ly trẻ với người mẹ nhiễm thủy đậu cho 

đến khi tất cả các tổn thương của người mẹ đã khô và 

đóng vảy. Ngoài việc cách ly, cần phải điều trị dự phòng 

với VZIG và/hoặc acyclovir cho trẻ.

Vaccin:

 Cách phòng ngừa thủy đậu tốt nhất là tiêm vaccin 

phòng ngừa thủy đậu. Từ khi vaccin xuất hiện, tỷ lệ 

nhiễm và tử vong do thủy đậu trên thế giới đã giảm 

đáng kể. Vaccin ngừa thủy đậu là một vaccin sống 

giảm độc lực, chỉ cần tiêm một liều duy nhất. Ngoài 

ra, còn có loại vaccin kết hợp ngừa cả 3 bệnh: quai 

bị, sởi, rubella (MMR = mump measle rubella). 

  Hiệu quả của vaccin ngừa thủy đậu ở người lớn khoảng 

70-80% và hiệu quả còn cao hơn ở trẻ em. Trẻ từ 1-12 

tuổi cần tiêm dưới da 1 mũi vaccin. Trẻ > 12 tuổi cần 2 

liều vaccin cách nhau ít nhất 4-6 tuần. 

 Phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ cần tiêm chủng vaccin 

ngừa thủy đậu trước khi mang thai. Sau khi tiêm vac-

cin cần sử dụng các biện pháp ngừa thai trong vòng 

ít nhất một tháng. Vì đây là vaccin sống giảm độc lực 

nên không thể tiêm chủng cho thai phụ. 

 Tác dụng phụ thường gặp: sốt nhẹ, đau viêm vị trí 

tiêm chủng, nổi ban...

 Chống chỉ định của vaccin ngừa thủy đậu:

 Mang thai 

 Rối loạn miễn dịch 

 Dùng corticoid liều cao kéo dài
 Dị ứng với Neomycin 
 Đang điều trị lao giai đoạn tấn công 

 Các bệnh hệ thống nặng

(*): Suy giảm miễn dịch là một chống chỉ định tương 

đối, tùy thuộc vào mức độ suy giảm miễn dịch. Vaccin 

ngừa thủy đậu được thử nghiệm và nhận thấy an toàn 

ở những người suy giảm miễn dịch tương đối. Cần cân 

nhắc giữa lợi và hại khi chỉ định tiêm chủng vaccin này 

ở những người suy giảm miễn dịch.
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